GV: Bùi Thị Thu Hằng – Trường THCS Khương Đình                     Nội dung bồi dưỡng HSG


Nội dung ôn luyện học sinh giỏi

Môn: Giáo dục công dân - Lớp 8 
BÀI   8: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
 
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
* Ví dụ:   - Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

- Học hỏi công nghệ sản  xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam...

2.Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển. 


Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển  bản sắc dân tộc.
3. Trách nhiệm của công dân – học sinh
- Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới.

- Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

- Giao lưu, hợp tác với các nền văn hóa trên thế giới để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bài trừ, phê phán những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan loàm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân...
BÀI 9: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1.Thế nào là cộng đồng dân cư?


Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
2. Thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
 - Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.
3. Trách nhiệm của công dân – học sinh
- Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân. 
- Học sinh cần tránh những việc làm xấu và tích cực tham gia các hoạt động tập thể xã hội tại cộng đồng dân cư.

* Ví dụ:

- Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo;

- Trẻ em đến tuổi đều được đến trường.

- Sinh  đẻ có kế hoạch.

- Làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.

- Không tụ tập đánh bạc...

BÀI 10: TỰ LẬP
1. Thế nào là tự lập?
 Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống của mình ; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

- Biểu hiện : Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lính cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách ; ý chí nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống.

2.Ý nghĩa :

Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sốngvà họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.

3. Trách nhiệm của công dân – học sinh :

Chúng ta cần rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ trong công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày.

* Ví dụ :

· Tự học bài, làm bài tập về nhà.

· Giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

· Tự xây dựng thời gian biểu học tập, vui chơi hợp lí…
BÀI 11 : LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO

1. Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo ?

  - Lao động tự giác là làm chủ công việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực bên ngoài. Ví dụ : Tự giác học bài ở nhà không để bố mẹ nhắc nhở.

- Lao đông sáng tạo là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải iến để tìm tòi cái mới, tìm cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lương hiệu quả lao động.

2. Vì sao cần lao động tự giác, sáng tạo ?

 Xã hội ngày càng phát triển, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cầng đòi hỏi người lao động phải tự giác sáng tạo trong công việc.

3. Ý nghĩa :

 Lao động tự giác và sáng tạo sẽ giúp ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày cảng thuần thục ; phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện và triển không ngừng ; chất lượng hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.

4. Trách nhiệm của công dân – học sinh
 Học sinh cần có kế hoạch rèn luyện tính tự giác và sáng tạo trong học tập.

Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ , ông bà:

- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những người công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con; không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức.

- Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng.

2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu:

Con, cháu có bổn phận yêu quí, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà; có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ ông bà ốm đau , già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.

- Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

- Những qui định trên nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chúng ta phải hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình đối với gia đình.

*Điều 64- Hiến pháp năm 1992:

Gia đình là tế bào của xã hội. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con.

* Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

 Điều 2: Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình:

- Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội; con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

- Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú.

Bài tập (Sgk/33)

Bài 1: Những việc làm thể hiện của mọi thành viên trong gia đình em trong cuộc sônngs hành ngày: chia sẻ, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong công việc...

- Chăm sóc , quan tâm đến việc học tập của con.

- Anh chị em, bố mẹ chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc...

Bài 2: 

- Nếu không có tình yêu thương, chăm sóc , dạy dỗ của cha mẹ thì cuộc đời em sẽ đầy khó khăn , vất vả và bất hạnh.

- Nếu không làm tốt bổn phận và nghĩa vụ đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em là đứa con bất hiếu, sống không có đạo đức, gia đình bất hạnh, em sẽ bị xa hội lên án.

Bài 3:

* Trong trường hợp này bố mẹ của Chi đúng , họ không xâm phạm quyền tự do của con vì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ quản lí, trông nom con.

* Chi sai vì Chi không tôn trọng ý kiến của cha mẹ.

* Cách ứng xử đúnglà nghe lời cha mẹ, không đi chơi xầm không có cô giáo, nhà trường quản lí và nên giải thích lí do cho nhóm bạn hiểu.

Bài 4: Theo em, cả Sơn và cha mẹ Sơn đều có lỗi trong việc này, vì:

Sơn đua đòi ăn chơi không làm đúng nghĩa vụ của một người con trong gia đình là phải học hành chăm ngoan, hiếu thảo với cha mẹ.

Cha mẹ Sơn quá nuông chiều con, buông lỏng việc quản lí con, giáo dục con không đến nơi đến chốn, cho nên Sơn sa vào con đường nghiện ngập.

Bài 5: Theo em , bố mẹ Lâm xử sự như vậy là không đúng, vì cha mẹ thì pahỉ chịu trách nhiệm về hành vi của con , phải bồi thường thiệt hại do con gây ra cho người khác vì Lâm mới 13 tuổi ( trẻ em tuổi vị thành niên)

- Lâm vi phạm pháp luật giao thông đường bộ do cha mẹ cho Lâm đi xe máy trong khi Lam chưa đến tuổi điều khiển xe máy và Lâm còn đi vào đường ngược chiều.

Bài 6: Nếu giữa cha mẹ và con cái , giữa anh chị em có sự bất hòa, trong trường hợp đó cách xử sự tốt nhất để khắc phục sự bát hòa, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình đó là:

- Ngăn cản không cho mối bất hòa nghiêm trọng thêm.

- Khuyên hai bên thật bình tĩnh, lắng nghe để thấy được đúng, sai.

* Những câu ca dao, tục ngữ nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình:
- Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.

- Của chồng công vợ.

- con dại cái mang.

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

- cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ chăm đường con hư.

- Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần...

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

1. Thế nào là tệ nạn xã hội?

Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

2. Tác hại của TNXH:

- Tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu đến mọi mặt trong đời sống xã hội.

* Đối với bản thân:

- ảnh hưởng dến sức khỏe, tinh thần; đạo đức lối sống, nhân cách...

* Đối với gia đình: 

- ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

- Hạnh phúc gia đình tan vỡ.

- Cha mẹ mắc TNXH sẽ gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái...

* Đối với XH:

- Làm rối loạn trật tự xã hội.

- Suy thoái giống nòi.

- ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhân lực lao động...

- Nhà nước phải tốn nhiều chi phí cho các dịch vụ y tế cộng đồng, phòng chống, tuyên truyền ngăn ngừa tệ nạn....

- ảnh hưởng đến nền văn hóa của quốc gia ,  dân tộc.

Các tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy , mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

3. Nguyên nhân dẫn đến TNXH:

* Nguyên nhân khách quan:

- Do cha mẹ buông lỏng quản lí đối với con cái, nuông chiều con.

- Do ảnh hưởng của các văn hóa phẩm đồi trụy.

- Do bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, ép buộc.

- Do bị lợi dụng....

* Nguyên nhân chủ quan:

- không làm chủ bản thân.

- Tò mò, thích thể hiện,

- Do thiếu hiểu biết, không được trang bị các kiến thức về TNXH...

            Trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

4. Qui định của Nhà nước về phòng , chống TNXH:

- Cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.

- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức , lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.

- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.

- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Nghiêm  cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng những văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

5. Trách nhiệm của công dân, học sinh:
- Có hiểu biết về tệ nạn xã hội và tác hại của nó.

- Phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội.

- Cần tuân theo những qui định của pháp luật và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và địa phương.

- Tố giác vơí chính quyền địa phương về các hành vi gây rối loạn trật tự xã hội để kịp thời ngăn chặn.

- Giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ về TTATXH.

* Luật Phòng, chống ma túy:

Điều 3: Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Trồng cây có chứa chất ma túy;

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy;

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy...

Điều 4:

1. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ các nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy...

* Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 199: Tội sử dụng trái phép chất ma túy:

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kì hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

   * Bài tập : Sgk/36,37

Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

1. Thế nào là HIV/AIDS?

- HIV là tên của một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

- HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế –xã hội đất nước.

2. Nguyên nhân dẫn đến HIV/AIDS:

* Nguyên nhân khách quan:

- Do ảnh hưởng của văn hóa phẩm đồi trụy.

- Do được nuông chiều, cha mẹ buông lỏng quản lí đối với con cái.

- Do bị lôi kéo, dụ dỗ , ép buộc...

* Nguyên nhân chủ quan:

- Do lối sống buông thả.

- Do tò mò, thiếu hiểu biết.

- Do không làm chủ bản thân.               Trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

* Các con đường lây truyền chủ yếu HIV/AIDS

- Từ mẹ sang con ( đường máu)

- Quan hệ tình dục không an toàn.

- Dùng chung bơm kim tiêm.

3. Các qui định của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS:

- Mọi người có trách nhiệm thực hiện  các biện pháp phòng chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/ AIDS tại gia đình và cộng đồng..

- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm , bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng nhiễm HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho gia đình; không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây truyền để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

4. Trách nhiệm của công dân, học sinh:

- Mỗi chúng ta cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng , tránh cho mình và cho gia đình; không phân biệt đối xử  với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.

- Tích cực tham gia phòng, chống nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng.
* Pháp lệnh Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/ AIDS) ngày 31/5/1995

Điều 1: 

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, của mỗi gia đình và của toàn xã hội.

Nhà nước có chính sách và biện pháp kịp thời để bảo đảm việc phòng chống nhiếm HIV/AIDS có hiệu quả.

* Bộ luật hình sự năm 1999

Điều 118: Tội cố ý truyền HIV cho người khác:

1.Người nào cố ý truyền HIV cho người khác…thì bị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ 
và các chất độc hại

1. Nhận định tình hình:

Ngày nay, con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm họa vũ khí , cháy, nổ và các chất độc hại gây ra. Các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại đã gây tổn thất to lớn về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Những việc làm để hạn chế , phòng ngừa tai nạn:

Để phòng ngừa các tai nạn đó, Nhà nước đã ban hành Luật phòng cháy chữ cháy, Luật Hình sự và một số văn bản pháp luật khác, trong đó:

- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí , chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.

3. Trách nhiệm của công dân- học sinh:

- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí , cháy nổ và các chất độc hại.

- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định trên.

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.

* Bài tập ( Sgk/43- 44)

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản 
và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

1. Thế nào là quyền sở hữu tài sản:

Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân ( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:

- Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

- Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó.

- Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản như mua , bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ...

Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế.

2. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân:

Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm  tài sản của cá nhân, của tổ chức, của tập thể và của Nhà nước.

- Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo qui đinh của pháp luật.

- Khi vay, nợ phải phải trả đầy đủ, đúng hẹn. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường theo qui định của pháp luật.

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

* Hiến pháp năm 1992:

+ Điều 58: “ Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế khác.”

* Bộ luật dân sự 

Điều 175: Bảo vệ quyền sở hữu

1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ.

2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình.

Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kì người nào có hành vi xâm phạm chủ quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.

* Bài tập ( Sgk/46)

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

1. Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

- Tài sản nhà nước gồm đất đai, núi rừng, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, phần vón do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc  các ngành kinh tế, văn hóa xã hội... cùng các tài sản mà pháp luật qui định là của Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.

- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Nghĩa vụ của công dân:

- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Không được xâm phạm ( lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân) các tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

- Khi được nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí...

3. Trách nhiệm của Nhà nước:

- Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân ( tài sản nhà nước).

- Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Hiến pháp năm 1992

* Điều 17: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng ven biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình...cùng các tài sản khác mà pháp luật qui định là của Nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân.

* Điều 78: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

Bộ luật hình sự:

* Điều 144:Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước:

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lí tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
* Bài tập ( Sgk/49)

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

1. Thế nào quyền khiếu nại, quyền tố cáo:

- Quyền khiếu nại: là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo qui định của pháp luật, quyết định kỉ  luật, khi cho rằng, quyết định hoặc hành vi đó trái với pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người khiếu nại có thể đến khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

- Quyền tố cáo: là quyền của công dân, báo cho cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt  hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại,  tố cáo:

- Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật. Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.

- Nhà nước nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

* Hiến pháp năm 1992:

Điều 74: Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội hoặc bất cứ cá nhân nào.


Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật qui định.


Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lí nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.


Nghiêm cấm trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

* Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998:

+ Điều 4: Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết  khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Điều 30: Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan  có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

+ Điều 31: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày , kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính.

+ Điều 33: 

1. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên.

2. Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ có trách nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này, có chữ kí của người khiếu nại.

3. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Bài 1: Những điểm giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo:
* Giống nhau: 

+ Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992.

+ Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân.

+ Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

* Khác nhau:

- Đối tượng:

+ Đối tượng của khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính.

+ Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền , lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Cơ sở: 

+ Cơ sở của khiếu nại là quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.

+ Cơ sở của tố cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Mục đích:

+ Mục đích của khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.

+ Mục đích của tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Bài 2: Điền nội dung vào bảng:

	
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Người thực hiện ( ai?)
	Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm
	Bất cứ công dân nào.

	Đối tượng
( về vấn đề gì?)
	- Các quyết định hành chính ( quyết định thôi việc, quyết định chuyển công tác...)
- Các hành vi hành chính xâm phạm lợi ích của công dân
	- Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hịa đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức

	Cơ sở 
(Vì sao?)
	- Quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.
	- Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật.
- Gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

	Mục đích 
( để làm gì?)
	Để khôi phục quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.
	Phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.


Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

1. Thế nào là quyền tự do ngôn luận?

Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin theo qui định của pháp luật.

- Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp cơ sở ( tổ dân phố, trường lớp...) trên các phương tiện thông tin đại chúng ( qua quyền tự do báo chí) ; kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri hoặc góp ý kiến vào các dự thảo cương lĩnh , chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật qua trọng.... 

- Công dân sử dụng quyền tù do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước , quản lÝ xã hội.

2. Trách nhiệm của nhà nước, công dân

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.

- Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

Hiến pháp năm 1992:

Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin...

* Luật báo chí:

+ Điều 2: Bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luân trên báo chí.


Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình...Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí , quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước , tập thể và công dân.

* Luật Bảo vệ, Chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Điều 8: 

1. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan.

Bài 20: Hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam

* Hiến pháp năm 1992:

+ Điều 65: Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

+ Điều 146: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất. Mọi v ăn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

* Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

+ Điều 6:

1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển thể chất, trí tuệ và đạo đức.

3. Trẻ em tàn tật, trẻ em có khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng để hòa nhập vào cuộc sống xã hội; được thu nhận vào các trường, lớp đặc biệt.

4. Trẻ em không nơi nương tựa, được Nhà nước và xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy.

* Luật Hôn nhân và gia đình:

Điều 2:

4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội…

5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú…

1. Hiến pháp:

Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các qui định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.

2. Nội dung hiến pháp:

- Nội dung Hiến pháp qui định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mạng tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước: bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước.

- Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo trình tự , thủ tục đặc biệt, được qui định trong Hiến pháp. Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi HP phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

- Từ khi thành lập , Nhà nước ta đã ban hành 5 bản Hiến pháp: HP 1946, 1959,1980,1992, 2013 ( sửa đổi, bổ sung HP 1992)
- Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp , pháp luật.

* Hiến pháp năm 1992:

+ Điều 2: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Điều 147: Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiếp pháp phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

* Bài tập:

Bài 1: Dưới đây là một số điều trong Hiến pháp năm 1992, em hãy sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực: Chế độ chính trị; Chế độ kinh tế; Văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Tổ chức bộ máy nhà nước.

Điều 52: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Điều 15: Nhà nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Điều 40: Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Điều 57: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 23: Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp thật cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân theo thời giá thị trường. Thể thức trưng mua , trưng dụng do luật định.

Điều 2: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Điều 131: Tòa án nhân Tối cao, c ác tòa án nhân dân địa phương, các tòa án quân sự và các Tòa án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 101: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Bài 2:

          Điều 83 Hiến pháp năm 1992 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.


Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
Căn cứ vào điều 83 trên, em hãy cho biết những cơ quan nào ( Quốc hội, Bộ GD và ĐT, Bộ kế hoạch và đầu tư, Chính phủ,  Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn thanh niên CS HCM) có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới đây:

a. Hiến pháp

b. Điều lệ Đoàn TNCS HCM

c. Luật doanh nghiệp

d. Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng

e. Luật giáo dục

Bài 3: Theo Hiến pháp năm 1992, bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan xét xử; cớ quan kiểm sát. Hãy sắp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên:


Quốc hội, Sở giáo dục và dào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động – thương binh và Xã hội, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bài 21: Pháp luật 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 74 Hiến pháp năm 1992:


“ Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.


Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.

Bộ luật hình sự năm 1999

+ Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo:

3. Người nào trả thù người khiếu nại ,tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

+ Điều 189. Tội hủy hoại rừng:

1. Người nào đốt phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
c. Hủy hoại diện tích rừng rất lớn.

d. Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ;

đ. Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a. Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt rất lớn;

b. Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

c. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
1. Khái niệm về pháp luật: 

Pháp luật là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được  nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Đặc điểm của pháp luật:

- Tính qui phạm phổ biến: các qui định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội, qui định khuôn mẫu, những qui tắc xử sự chung mang tính phổ biến.

- Tính xác định chặt chẽ: các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật.

- Tính bắt buộc ( cưỡng chế); Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị nhà nước xử lí theo qui định.

3. Bản chất của pháp luật:

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ( chính trị, kinh tế, văn háo, giáo dục).

4.Vai trò của pháp luật:

Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn háo xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã  hội, là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội.

Bài 1: Những điểm khác nhau giữa đạo đức và pháp luật:
- Đạo đức: Chuẩn mực đạo đức xã hội đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân => tự giác thực hiện => sợ dư luận xã hội, lương tâm cắn rứt.

- Pháp luật:  Do Nhà nước đặt ra được ghi lại bằng các văn bản => bắt buộc thực hiện => phạt cảnh cáo, phạt tù, phạt tiền.

	
	Đạo đức
	Pháp luật

	Cơ sở hình thành
	Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ
	Do Nhà nước ban hành

	Hình thức thể hiện
	Các câu ca dao, tục ngữ, các câu châm ngôn…
	Các văn bản pháp luật như bộ luật, luật…trong đó quy định các quyền, nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước…

	Biện pháp bảo đảm thực hiện
	Tự giác, thông qua tác động của dư luận xã hội lên án, khuyến khích, khen, chê.
	Bằng sự tác động của nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục hoặc răn đe, cưỡng chế và xử lí các hành vi vi phạm.



Bài 2: Vì sao phải có pháp luật? Vì sao mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật?
Gợi ý:


Vì pháp luật là phương tiện quản lí nhà nước, quản lí xã hội, là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu không có pháp luật xã hội sẽ không thể ổn định và phát triển được, vì vậy mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Bài 3: Pháp luật nước ta thể hiện tính dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân lao động Việt Nam như thế nào?

 Gợi ý:


Tính dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân lao động Việt Nam, đó là: Pháp luật nước ta ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tất cả các mặt của đời sống và tạo điều kiện để đảm bảo việc thực hiện các quyền đó.

Bài 4: Tại sao nhà trường phải có nội quy? Biện pháp để đảm bảo nội quy được thực hiện? Nếu không có nội quy thì trường học sẽ ra sao? Hãy hình dung nhà trường như một xã hội thu nhỏ và thử tưởng tượng một xã hội không có pháp luật thì sẽ như thế nào? Giải thích vì sao mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật?
Gợi ý:

· Nhà trường phải có nội quy để đảm bảo nề nếp, kỉ cương, kỉ luật trong nhà trường.

· Các biện pháp để đảm cho nội quy được thực hiện:

+ Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục , thuyết phục, răn đe học sinh.

+ Phối kết hợp giữa các tổ chức trong nhà trường ( Đoàn , Đội…) và phụ huynh học sinh.

· Nhà trường như một xã hội thu nhỏ, nếu nhà trường không có nội quy thì kỉ luật trật tự không được bảo đảm, môi trường học tập không thể tốt được. Một xã hội không có pháp luật sẽ bất ổn, sẽ không phát triển được.

· Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật vì đó là trách nhiệm, là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Mọi người phải “sống, lao động và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Bài 5: Vì sao nói pháp luật là phương tiện quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?


Gợi ý: Pháp luật là phương tiện quản lí Nhà nước, quản lí xã hội. Thông qua các quy phạm. pháp luật quy định rõ ràng về khuôn khổ, phạm vi, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chính trị - xã hội, quy định quyền nghĩa vụ của công dân, yêu cầu mọi cơ quan, tổ chức, mọi công dân phải tuân thủ.

Bài 6: Pháp luật là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được biểu hiện như thế nào?


Gợi ý: Cùng với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, pháp luật còn quy định biện pháp thực hiện các quyền đó.
Ví dụ: Để thực hiện quyền tự do kinh doanh thành lập công ti phải thông qua các thủ tục do luật định.

+ Quy định các biện pháp bảo vệ quyền ( VD: đối với các tài sản có giá trị như nhà cửa, xe ô tô… phải đăng kí quyền sở hữu)

+ Quy định các biện pháp xử lí những hành vi vi phạm quyền, lợi ích của công dân.

+ Quy định xử lí hình sự đối với các tội trộm cắp tài sản, phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ( dân sự)
Môn: Giáo dục công dân - Lớp 9 
Bài 1:Chí công vô tư

1. Thế nào là chí công vô tư?

  - Chí công vô tư là phẩm chất của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Ví dụ về tấm gương chí công vô tư: 
+Tô Hiến Thành: tiến cử người có trách nhiệm với công việc của triều đình, lo cho vận mệnh đất nước.

+ Cụ Chu Văn An đã dâng sớ xin giết 7 tên gian thần khi không được nhà vua chấp nhận , cụ đã xin cáo quan  về quê ở ẩn làm nghề dạy học.
 + Chủ tịch Hồ Chí Minh: cả cuộc đời dành trọn cho non sông đất nước, cuộc sống thanh bạch giản dị.

- Biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư: Chí công vô tư không chỉ biểu hiện qua lời nói , mà còn phải được biểu hiện qua việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi mọi lúc.

2. ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư:

- Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
- Người có phẩm chất chí công vô tư được mọi người tin cậy, yêu mến, kính trọng.
3. Cách rèn luyện để có phẩm chất chí công vô tư:

- Có thái độ ủng hộ quý trọng người chí công vô tư.

- Thẳng thắn phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.

Bài 2: Tự chủ
1. Thế nào là tự chủ?

- Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ , tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

- Biểu hiện cụ thể của đức tính tự chủ:

+ Trước mọi sự việc, người có tính tự chủ thường tỏ ra bình tĩnh, không nóng nảy, vội vàng.

+ Khi gặp khó khăn không sợ hãi hoặc chán nản.

+ Trong cư xử với mọi ngườithường tỏ ra ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự.

- Biểu hiện của người thiếu tự chủ:

+ Trước những việc làm mình không vừa ý, người đó thường không nổi nóng, to tiếng gây gổ, cãi vã.

+ Trước những khó khăn thường tỏ ra hoang mang sợ hãi, chán nản không vững vàng; trước những cám dỗ, dễ bị người khác lôi kéo hoặc lợi dụng.

+ Có những hành vi tự phát , cư xử thô lỗ với mọi người.

2. ý nghĩa của đức tính tự chủ:

- Tự chủ là một đức tính quý giá. Nhờ có tính tự chủ mà can người biết sống đúng đắn, có văn hóa. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ.

3. Vì sao trong cuộc sống đòi hỏi con người luôn phải tự chủ?

- Tính tự chủ rất cần thiết trong cuộc sống, con người luôn gặp những tình huống đòi hỏi phải có sự ứng xử đúng đắn, phù hợp.

- Tính tự chủ giúp con người tránh được những sai lầm ; sáng suốt lựa chọn cách thức thực hiện đúng với mục đích.
- Trong xã hội, nếu mọi người đều biết tự chủ,biết xử sự như những người có văn hóa thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

4. Cách rèn luyện tính tự chủ:

- Luôn ôn tồn , mềm mỏng khi giải quyết công việc.

- Luôn suy nghĩ kĩ , bình tĩnh trước khi hành động.

- Sau mỗi việc làm cần kiểm tra lại  để kịp thời rút kinh nghiệm và sửa chữa...
Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

1. Thế nào là dân chủ và kỉ luật?

- Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc của xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.

Ví dụ: + Đóng góp ý kiến xây dựng bài trong các giờ học.

            + Đóng góp ý kiến trong giờ sinh hoạt lớp.

            + Đóng góp ý kiến, thảo luận về  các vấn đề của tổ dân phố.

- Kỉ luật: là tuân theo những qui định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.
Ví dụ: + Chấp hành luật lệ giao thông khi đi đường.

           + Chấp hành nội qui trường, lớp.

2. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật:

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.

3.  Tác dụng của tính dân chủ và kỉ luật:

 
Thực hiện tốt tính dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của mọi người , tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.

4. Cần rèn luyện tính dân chủ, kỉ luật như thế nào?
- Mọi  người cần tự giác chấp hành tính kỉ luật.

- Cán bộ lãnh đạo và các tổ chức xã hội phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người được phát huy dân chủ.

- Công bằng, dân chủ, khách quan, chí công vô tư khi giải quyết công việc
Bài 4: bảo vệ hòa bình

1. Thế nào là hòa bình và bỏa vệ hòa bình?

- Hòa bình: là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia - dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại.
- Bảo vệ hòa bình là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng đàm phán để gải quyết mọi mâu thuẫn , xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.
2. Vì sao phải bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh?

- Ngày nay ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang; ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ tại nhiều nơi trên hành tinh chóng ta. Vì vậy ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, các dân tộc và của toàn thể nhân loại. ý thức bảo vệ hòa bình, lòng yêu hòa bình cần được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong các mối quan hệ và giao tiếp hàng ngày giữa con người với con người.
3. Trách nhiệm bảo vệ hòa bình:

- Là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương mất mát của mấy cuộc chiến tranh gay go ác liệt để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. Chúng ta đã, đang và sẽ tích cực tham gia vào sự nghiệp đấu tranh và hòa bình và công lí trên toàn thế giới.

- Để bảo vệ hòa bình cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng thân thiện giữa con người  với con người, thiết lập quan hệ hiểu biết , hữu nghị , hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

- Cùng góp sức duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thừa nhận những nguyên tắc không dùng vũ lực  để đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới.
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

1. Thế nào là tình hữu nghị?
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác. VD: Quan hệ Việt Nam- Lào; quan hệ Việt Nam- Cu ba...

2. ý nghĩa của tình hữu nghị:

Quan hệ hữu nghị tạo điều kiện để các nước , các dân tộc cùng hợp tác , phát triển về nhiều mặt : Kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế , khoa học, kĩ thuật...tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

3. Chính sách của Đảng và nhà nước ta

Đảng và nhà nước ta  luôn thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị với các dân tộc , các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Chính quan hệ hữu nghị đó đã làm cho thế giới hiểu rõ hơn về đất nước , con người , công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam.

4. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ hòa bình
Là công dân Việt nam, chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết , hữa nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hàng ngày.

- Ôn hòa mềm mỏng khi giải quyết công việc.

- Không tham gia vào công việc nội bộ của nước khác.

- Không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực khi giải quyết các tranh chấp bất đồng...

- Trang thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới trong việc bảo vệ hòa bình , độc lập dân tộc...
Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

1. Hợp tác:

- Khái niệm: Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Nguyên tắc của sự hợp tác: Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng , hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

2. Hợp tác là xu thế tất yếu:

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu ( như bảo vệ môi trường, sự bùng nổ dân số, tình trạng đói nghèo, các căn bệnh hiểm nghèo: HIV, ...) mà hkông một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng tất yếu.
3.Chính sách của Đảng và Nhà nước ta:
Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc  nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình; phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. Nước ta đã và đang hợp tác có hiệu quả với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới về nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, y tế, khoa học kĩ thuật...
4.Trách nhiệm của công dân học sinh:

Ngay từ bây giờ, học sinh chúng ta cần phải rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập, lao động, hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

- Học hỏi bạn bè trên toàn thế giới về văn hóa, khoa học kỹ thuật.
- Tôn trọng các truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa của các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

- Tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tránh phân biệt chủng tộc, sắc tộc...
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam:

- Truyền thống yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm.

-  Truyền thống đoàn kết.

- Truyền thống nhân nghĩa.

- Truyền thống cần cù lao động.

- Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

- Truyền thống hiếu thảo, ân nghĩa...

- Các truyền thống về văn hóa: các tập quán tốt đẹp, cách ứng xử mang đậm bản sắc văn hóa.

- Về nghệ thuật: Chèo, múa rối nước, các làn điệu dân ca...

3. Vì sao phải kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp?

- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là vô cùng quí giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Chúng ta cần tự hào, giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.
- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Giới thiệu với bạn bè trên thế giới về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bài 8: Năng động sáng tạo
1. Thế nào là năng động, sáng tạo?

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.

-Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất , tinh thần, hoặc tìm ra cái mới ,cách giải quyết mới mà không bị gò bó , phụ thuộc vào cái đã có.

- Người năng động sáng tạo là người say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác...nhằm đạt kết quả cao.

2. ý nghĩa của phẩm chất năng động, sáng tạo.

Năng động , sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của  người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang đem lại vinh dự cho bản thân , gia đình và đất nước.

3. Cách rèn luyện để có phẩm chất năng động sáng tạo
- Năng động , sáng tạo là kết quả của quá trình rèn luyện siêng năng, tích cực của mỗi người trong học tập, lao động và cuộc sống.

- Để trở thành người năng động, sáng tạo, mỗi học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình và cần tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.
- Luôn năng động, sáng tạo trong học tập và lao động với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản.

- Dám nghĩ dám làm, chủ động tích cực trong công việc.
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

1. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả?
Làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.

2. ý nghĩa của  làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

3. Trách nhiệm của công dân , học sinh

Để làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả mỗi người lao động cần tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động một cách tự giác, có kỉ luật và luôn năng động sáng tạo.

- Biết vượt qua khó khăn gian khổ .

- Tích cực ,chủ động trong lao động.

- Vận dụng những kiến thức vào thực tiễn cuộc sống...

Bài 10 : Lí tưởng sống của thanh niên

1. Lí tưởng sống

Lí tưởng sống ( lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.

2. Lí tưởng sống cao đẹp:

Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.

Khi lí tưởng của mỗi người phù hợp với lí tưởng của dân tộc, của Đảng thì hành động của họ sẽ góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chung và chính họ sẽ được xã hội, Nhà nước tạo điều kiện để phát triển những khả năng của mình. Người sống có lí tưởng cao đẹp luôn được mọi người tôn trọng.

3. Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay:
- Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Thanh niên học sinh phải ra sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết nhằm thực hiện lí tưởng sống đó
- Luôn biết vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng.

- Biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

- Luôn sáng tạo trong lao động và hoạt động xã hội.

- Tránh xa các tệ nạn xã hội và những cám dỗ trong cuộc sống.

- Có tinh thần học hỏi, thắng không kiêu bại không nản..
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong
 sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
1.Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

    Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng , phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. Đồng thời thanh niên phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, cú cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao; quốc phòng an ninh vững chắc; dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng thành công chủ  nghĩa xã hội. Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.
2 Nhiệm vụ của thanh niên học sinh:

- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện để chuẩn bị hành trang vào đời.

- Có lí tưởng sống đúng đắn, có ước mơ và hoài bão.

- Xây dựng kế hoạch học tập ,rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh lớp 9.

- Tránh xa các tệ nạn xã hội...

- Tích cực tham gia các hoạt đông đoàn thể, hoạt động xã hội.

- Biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với mọi  người xung quanh...

Bài tập 1 ( SGK/39)
    Đảng ta tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là vì:

- Thế hệ thanh niên ngày nay được sống và học tập trong một điều kiện thuận lợi hơn thế hệ cha anh.
- Họ là những người năng động, sáng tạo và tự tin.

- Họ có lí tưởng sống cao đẹp, có đầy nhiệt huyết và hào khí của tuổi trẻ, họ được học tập và rèn luyện trong những môi trường thuận lợi hơn; được gia đình, xã hội và nhà nước quan tâm .
- Họ có điều kiện để tiếp cận với những nguồn tri thức  tiến tiến hơn.

Vì thế Đảng và nhân dân tin tưởng họ, giao trọng trách cho họ trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.

Bài 3 ( SGK/39)
Nhận xét về những biểu hiện ở một số thanh niên học sinh hiện nay, như: đua xe máy, lười học, nghiện hút ma túy, đua đòi ăn chơi...

Đây là những học sinh chậm tiến, sống không có lí tưởng, không có mục đích, không có hoài bão ước mơ; sống dựa dẫm , ỉ lại vào cha mẹ. Họ chỉ biết thỏa mãn những thói xấu của mình; không biết nghĩ đến người khác, kiểu sống đó sẽ dẫn họ đến những hậu quả khôn lường.

Bài 4 ( SGK/ 39)

  Trong thanh niên học sinh có quan niệm: “Được đến đâu thì hay đến đó”, “ nước đến chân mới nhảy”
Em không đồng tình với quan niệm đó. Bời vì: làm việc gì muốn đạt kết quả cao thì phải có mục đích, có kế hoạch, làm việc phải khoa học chủ động thì công việc mới có hiệu quả. Còn làm việc mà bị động , không có kế hoạch , thiếu kĩ thuật, thiếu khoa học tì công việc sẽ trì trện không thể hiệu quả.
Bài 5 ( SGK/ 39)

 Câu nói “ Cống hiến thì nhìn phía trước , hưởng thụ tì nhìn phía sau”

- Khi mình cống hiến sức lực của mình cho lí tưởng cao đẹp, mình tin tưởng rằng sự cống hiến , sự hi sinh đó cho một tương lai tốt đẹp của đât nước, của dân tộc, trong đó có cả của bản thân mình.

- Khi mình được hưởng thụ mình hãy nhớ công lao của thế hệ cha anh , của những lớp người đi trước đã đổ bao xương máu để mình có được cuộc sống hòa bình , tự do, hạnh phúc ngày hôm nay.

 Bài 6 ( SGK/39)

Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên, vì sao?

a. Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện

b. Tích cực tham gia  các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
c. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế 

d. Có ý thức giúp đỡ bạn bè mọi người xung quanh.

e.  Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội
f. Học tập vì quyền lợi của bản thân.

g. Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân

h. Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra

i. Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức

j. Dồn hết sức lực vào việc học tập

                       Đáp án:

Những việc làm thể hiện có trách nhiệm: a, b,d,e,g,h,

Những việc làm thiếu trách nhiệm: c,f,i,j

Giải thích bám sát vào chủ đề của bài học
Bài 12:  Quyền và nghĩa vụ của công dân 
trong hôn nhân

1. Thế nào là hôn nhân:


Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc.

- Tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân ( tình yêu chân chính: không vụ lợi, không vì lợi ích cá  nhân; dựa trên sự bình đẳng, tự nguyện , chân thành , tôn trọng giữa 2 bên...)

- Gia đình là tế bào của xã hội. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình . Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng...”

2. Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân
a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
- Hôn nhân tự nguyện , tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

- Hôn nhân giữa công dân Việt nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt nam vơí người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luâth bảo vệ.

- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sáh dân số, kế hoạch hóa gia đình.

b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:

- Tuổi kết hôn theo quy định:

    + Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên ( nhà nước khuyến khích nam 24 tuổi, nữ 22 tuổi).

- Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( UBND phường ,xã, thị trấn...)

- Pháp luật nhà nước cấm kết hôn trong những trường hợp sau:

+ Người đang có vợ hoặc chồng

+ Người mất năng lực hành vi dân sự ( Mắc bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi của mình, người mắc các bệnh truyền nhiễm HIV/ AIDS, lậu, giang mai)

+ Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của  vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
+ Giữa những người cùng giới tính.

- Trong gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự , nhân phẩm , và nghề nghiệp của nhau.

3. Trách nhiệm của công dân:

- Nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân 

- Không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân

- Kết hôn khi nam từ 20 tuổi, nữ 18 tuổi trở lên...
- Biết đánh giá đúng bản thân, nắm vững những quy định của pháp luật , quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 

- Tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình

* Tư liệu:
Điều 64 – HP 1992:

Gia đình là tế bào của xã hội. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện , tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
Điều 4 – Luật hôn nhân và gia đình năm 2000:

...Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; cấm kết hôn gỉa tạo, lừa dối để kết hôn, li hôn; cấm cưỡng ép li hôn, li hôn giả tạo; cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi.
   Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ...

Khoản 12 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000:


Những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội và cháu ngoại.

Khoản 13 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000:


Những người có trong phạm vi ba đờilà những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba.
Bài tập 1 ( SGK/ 43)

Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

a. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi, nữ 18 tuổi trở lên. ( x)

b. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con .

c. Lấy vợ, lấy chồng là việc của đôi nam nữ, không ai có quyền can thiệp. 

d. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính. ( x)
e. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc

f. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời. ( x)
g. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến kết hôn sớm. ( x)
h. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con. ( x)
i. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính, ( x)
j. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc

k. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật trong gia đình...

Bài 3 ( SGK/ 43)
Những hậu quả do nạn tảo hôn gây ra:

- Đối với người tảo hôn: Lấy vợ, lấy chồng sớm sức khỏe không đảm bảo , chưa đủ khả năng lo cho cuộc sống của chính mình và con cái, hạnh phúc gia đình dễ tan vỡ.

-  Đối với gia đình: trở thành gánh nặng cho gia đình.
- Đối với cộng đồng: Hiện tượng tảo hôn là vi phạm pháp luật về hôn nhân, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

Bài 4  ( SGK/ 43)

Tình huống:


 Học hết trung học phổ thông, Lan đang ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn , cũng đang không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn thì hai bên gia đình đều khuyên Lan  và Tuấn hãy thư thả, bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng gia đình, nhưng Lan và Tuấn  không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ. Cuối cùng , hai gia đình đành phải chấp thuận cho lan và Tuấn kết hôn.

Theo em, ý kiến của gia đình Lan và Tuấn đúng hay sai? Vì sao?

Gợi ý:

ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng. Vì :

- Lan và Tuấn đều chưa có việc làm ổn định , nếu kết hôn thì đời sống kinh tế gia đình của đôi vợ chồng trẻ sẽ không đảm bảo; là nguyên dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

Bài 5 ( SGK/ 44)
 Lí do “ tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa trong trường hợp này là không đúng, vì họ đã vi phạm khoản 13 điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2000: “Cấm kết hôn với những người có họ trong phạm vi ba đời...”
Bài 6 ( SGK/44)

- Việc làm của Bình là sai , vì Bình mới 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật quy định và mẹ Bình đã vi phạm việc ép buộc Bình khi Bình không muốn.
- Cuộc hôn nhân này sẽ không được pháp luật thừa nhận, vì chưa đủ tuổi theo luật hôn nhân và gia đình quy định; hơn nữa đây là việc kết hôn do bị ép buộc.

- Để có thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó Bình có thể nhờ  những người thân trong họ hàng dòng tộc hoặc cơ quan, đoàn thể, hội phụ nữ đến khuyên nhủ mẹ Bình, nếu không được thì nhờ pháp luật can thiệp.

Bài 7 ( SGK/44)


Việc làm của anh Phú là sai. Anh Phú đã vi phạm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn  nhân đó là: vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự , nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.
Bài 8 ( SGK/ 44)

 Em không tán thành với quan niệm đó, vì:

- Vợ chồng phải có nghĩa vụ tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau.

- hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ và trái với đạo đức , trái với pháp luật, bị xã hội lên án.

- Hành động bạo lực gia đình phải được chấm dứt trong một xã hội văn minh và mọi người sống có đạo đức, có văn hóa.
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh 
và nghĩa vụ đóng thuế
1. Kinh doanh và quyền tự do kinh doanh

- Kinh doanh: là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.

- Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế , ngành nghề và qui mô kinh doanh. Tuy nhiên , người kinh doanh phải tuân theo qui định của pháp luật và sự quản lí của nhà nước như phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép, không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm...

* Một số hoạt động kinh doanh của công dân:

- Kinh doanh hàng dược phẩm.
- kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm.

- Kinh doanh lương thực , thực phẩm.

- Kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh....

2. Thuế là gì?
- Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung như an ninh quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường xá, cầu cống...
- Tác dụng của thuế:làm ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước.

- Các loại thuế:

    + Thuế kinh doanh

    + Thuế thu nhập cá nhân
    + Thuế giá trị gia tăng

    + Thuế tài nguyên…
- Tại sao nhà nước lại qui định các mức thuế chênh lệch nhau đối với các mặt hàng?
+ Các mức thuế chênh lệch nhau vì Nhà nước ta muốn khuyến khích sản xuất trong nước,  và xuất khẩu hàng hóa.
+ Khuyến khích phát triển đối với những ngành, mặt hàng cần thiết đối với đời sống của nhân dân ( miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp)

VD: Sản xuất nước sạch, thuốc chữa bệnh, đồ dùng học tập, sách giáo khoa... Thuế : 5%.

       Chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất muối....được miễn thuế

+ Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với nhân dân ( đánh thuế rất cao)
VD: Thuốc lá ngoại: 65%

        Rượu từ 400   trở lên: 75%

        Vàng mã, hàng mã: 70%...

3.Trách nhiệm của công dân:
- Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế góp phần đảm bảo phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh.

- Không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, trốn thuế...

- Không sản xuất, buôn bán các mặt hàng cấm: súng, đạn, pháo, mại dâm, ma túy...

-  Có trách nhiệm báo cho các cơ quan chức năng các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh của công dân.
* Tư liệu: 
Điều 57 và 80 – HP năm 1992:


“ Công dân có quyền tự do kinh doanh theo qui định của pháp luật.”


“ Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật.”

Điều 157 – Bộ luật hình sự năm 1999:


Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm…


Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù trung thân hoặc tử hình.”

Bài 1 ( SGK/47)
Bà H đã vi phạm qui định về quyền kinh doanh, bà đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Vì trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi Ban quản lí thị trường kiểm tra đã phát hiện cửa hàng của bà H có 12 mặt hàng, vượt 4 mặt hàng chưa đăng kí cấp giấy phép kinh doanh.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

1. Lao động: là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá tri tinh thần cho xã hội. VD: trồng lúa, quét rác, sáng tác nhạc...

- ý nghĩa: Lao động là hoạt động chủ yếu , quan trong nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại ,phát triển của đất nước và nhân loại.

2. Hợp đồng lao động là:

- Để thiết lập quan hệ lao động , người lao động và  người sử dụng lao động phải kí kết một văn bản thỏa thuận giữa 2 bên, gọi là hợp đồng lao động.

- Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động  và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiên lao động, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động.

3. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân:
+ Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

 ( * Quyền tự do sử dụng sức lao động của công dân được thể hiện:

- Quyền tự do chọn nghề nghiệp, tìm kiếm công việc và nơi làm việc phù hợp với nhu cầu.

- Tự do học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp mà không bị phân biệt đối xử về thành phần xã hội, tín ngưỡng , dân tộc...)

+ Mọi người có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân , gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.
+ Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân , với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân.

4.Trách nhiệm của nhà nước và công dân:

* Trách nhiệm của nhà nước:

- Nhà nước có chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động.

- Khuyến khích các tổ chức cá nhân tạo điều kiện , hỗ trợ việc làm, dạy nghề... cho người lao động.

- Ban hành Bộ  luật lao động.

- Cấm các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm  hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

- Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

- Cấm cưỡng bức, ngược đãi  người lao động.
* Trách nhiệm của công dân - học sinh:
- Nhận thấy lao động là nghĩa vụ thiêng liêng , là nguồn sống, nguồn hạnh phúc.

- Lao động phải tự giác ,sáng tạo.

- Học sinh ngoài việc học tập phải giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình.

- Hăng say lao động, tích cực học tập để lập thân lập nghiệp tiến thân vào khoa học kĩ thuật đáp ứng nhu cầu của thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.

  * Tư liệu:
Hồ Chí Minh, Toàn tập IX:


“ Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kĩ sư, nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau”.

Hồ Chí Minh, Toàn tập III:


“ Lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà...”

Điều 55 – HP 1992: “ Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân”
Điều 13, 14, 20,25 Bộ luật lao động năm 2002:


Cấm mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm.


Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội.


Nghiêm cấm mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, truyền nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề vào những hoạt động trái phép.

      Bài 1. ( SGK/ 50)

    ý kiến đúng: b, ®,  Những ý kiến trên đúng qui định của pháp luật về quyền trẻ em. Trẻ em ngoài việc học tập có thể làm việc gia đình vừa khả năng , sức khỏe của bản thân để giúp đỡ bố mẹ
  Bài 2 (SGK/ 50)

Hà mới 16 tuổi, do đó Hà chỉ có thể tìm việc theo 2 cách:

b. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

c. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.

Bài 4/50
Đồng ý với  quan niệm b. Bởi vì lalo động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Bài 5/ 51
Để trở thành người lao động tốt , công dân có ích cho xã hội , ngay từ bây giờ em phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để chuẩn bị hành trang bước vào đời.
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
của công dân
1. Vi phạm pháp luật:

Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí. Có các loại vi phạm pháp luật sau:

- Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm): là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được qui định trong Bộ luật hình sự. VD: trộm cắp tài sản, đánh nhau, buôn bán và sử dụng chất ma túy, mại dâm...

- Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi xâm phạm các qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm. VD: lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vượt đèn đỏ, đổ rác thải không đúng nơi qui định
- Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản ( quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản...) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp...

- Vi phạm kỉ luật: là hành vi trái pháp luật với những qui định, qui tắc, qui chế , xác định trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học. VD: nội qui học sinh, kỉ luật lao động...
2. Trách nhiệm pháp lí: là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện phápbắt buộc do Nhà nước qui định. Có các loại trách nhiệm pháp lí sau:
- Trách nhiệm hình sự: là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. Trách nhiệm hình sự do Tòa án áp dụng đối với người có hành vi phạm tội. VD: án phạt tù theo khung hình phạt của Bộ luật hình sự....

- Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm của người ( cơ quan, tổ chức) vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụngquyền áp dụng.
- Trách nhiệm dân sự: là trách nhiệm của người ( cơ quan, tổ chức) có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu các biệnm pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm.

- Trách nhiệm kỉ luật là trách nhiệm c ủa người vi phạm kỉ luật do thủ trưởng cơ quan , xí nghiệp, trường học áp dụng đối với cán bộ , công nhân viên, học sinh của cơ quan, tổ chức mình.

3. Trách nhiệm của nhà nước và công dân:
* Nhà nước: - Ban hành Hiến pháp, pháp luật, các qui định ,  văn bản luật...

                    - Phổ biến pháp luật 

                    - Tuyên truyền công dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.

* Công dân: - Nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật

                    - Tích cực đấu tranh với các hành vi, việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật.
* Tư liệu:

Điều 6 và 7 Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính năm 2002:

- Các đối tượng bị xử lí vi phạm hành chính bao gồm:

+ Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về  mọi vi phạm hành chính do mình gây ra...

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì bị phạt cảnh cáo. 

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính thì có thể bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều 12 của pháp lệnh này.

Điều 12 và 13 Bộ luật hình sự năm 1999:


“ Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Người từ đủ 14 tuổi, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.


“ Người thực hiện hành vi nhuy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh...”
Bài tập ( phần đặt vấn đề)

Hành vi:

1. Xây nhà cao tầng, không giấy phép           xây nhà trái phép, đổ phế thải xuống cống thoát nước. ( Vi phạm pluật)

2. Đua xe ,vượt đèn đỏ            Vi phạm luật an toàn giao thông (Vi phạm pluật)
3. Tâm thần, đạp phá            mắc lỗi nhưng không vi phạm ( mất năng lực hành vi dân sự)

4. Cướp giật dây chuyền , túi xách          Tội trộm , cướp tài tản công dân.  (Vi phạm pluật)

5. Vay tiền dây dưa không trả           xâm phạm tài sản của  người khác (Vi phạm pluật)

6. Chặt cây, tỉa cành không đặt biển báo            vi phạm nội qui an toàn lao động (Vi phạm pluật)

Bài 2/ sgk-55

Trường hợp (b) không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình; vì em bé mới 5 tuổi chưa làm chủ được hành vi suy nghĩ .

     Bài 3/ sgk-55

ý kiến (b) và Nam chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật. Nhưng Nam phải chịu sự giáo dục về đạo đức của người lớn….

Bài 4/ sgk-56

· Hành vi của Tú là sai trái đối với qui định của pháp luật.

· Các vi phạm pháp luật mà Tú mắc phải:
+ Đi xe máy khi chưa đủ tuổi qui định

+ Vượt đèn đỏ, gây hậu quả : ông Ba bị thương nặng.

· Trách nhiệm của Tú trong sự việc này : 

+ Tú và gia đình Tú xin lỗi ông Ba và có trách nhiệm bồi dưỡng, chăm sóc ông Ba

+ Bị xử phạt hành chính theo qui định của pháp luật

Bài 5 /sgk- 56

· ý kiến đúng : c,e

· ý kiến sai : a,b,d,đ

Bài 6/sgk-56

Vi phạm đạo đức không phải là vi phạm pháp luật

· Gièng nhau :

· Là những quan hệ xã hội và các quan hệ xã hội này được pháp luật điều chỉnh, nhằm làm cho quan hệ giữa người vơí người ngày càng tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỉ cương.

· Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các qui tắc, qui định mà đạo đức và pháp luật đưa ra.

· Khác nhau :

· Trách nhiệm đạo đức :

+ Bằng tác động của dư luận  xã hội tự giác thực hiện

+ Lương tâm cắn rứt

- Trách nhiệm pháp lí:

      + Bắt buộc thực hiện

      + Phương pháp cưỡng chế của nhà nước.
Bài 16: Quyền tham gia quản lí Nhà nước 
quản lí xã hội của công dân
1. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các haotj động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.

- ý nghĩa : Quyền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.

2. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội bằng cách:

- Trực tiếp: tham gia vào các công việc của nhà nước, bàn bạc đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ công chức nhà nước.
- Gián tiếp: tham gia thông qua đại biểu nhân dân ( đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp) để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Trách nhiệm của nhà nước và công dân:

* Nhà nước: 

- Ban hành các qui định pháp luật , tạo cơ sở pháp lí khẳng định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội.

- Đảm bảo và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình.

* Công dân: 

- Có quyền và trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước , của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.

- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

4. Vì sao công dân lại có quyền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội:
- Vì nhà nước ta là nhà nước của nhân dân , do nhân dân xây dựng nên để phục vụ lợi ích của mình.

- Nhân dân có quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động của cơ quan , tổ chức nhà nước, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước , giúp đỡ , tạo điều kiện cho cán bộ , công chức nhà nước thực thi công vụ.
* Tư liệu:

Điều 3, 53, 54 và 74 HP 1992:


+ Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

+ Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước , biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân.


+ Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội..., đủ 18 tuổi trở lên đều có có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của Pháp luật...


+ Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào....
Bài 1/sgk-59

Các quyền: a,c,e,h là quyền thể hiện sự tham gia của công dân về quản lí nhà nước , quản lí xã hội.

Bài 2/sgk- 59

Tán thành với quan điểm (c) , bởi vì công dân có quền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội và công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan , tổ chức nhà nước.

Bài 3/ sgk-59

· Các hình thức trực tiếp: a,b,c,d
· Các hình thức gián tiếp: e,f

    Bài 4/sgk-60

    - Để đảm bảo quyền vui chơi giải trí của trẻ em nhà trường cần tổ chức tốt cho học sinh các hoạt động ngoài giờ lên lớp  như: đi dã ngoại, tổ chức cắm trại, tổ chức liên hoan văn nghệ..

ở địa phương : tổ chức các khu vui chơi dành cho trẻ em như công viên , nhà văn hóa thiếu nhi..

- Để đảm bảo môi trường giáo dục tốt xung quanh trường học: Nhà trường và địa phương phối kết hợp để giải tỏa các tụ điểm bán hàng rong ở cổng trường, quán ka ra ô kê, quán net- game..

- Để trẻ em lang thang cơ nhỡ được học tập tại các nhà trường , động viên giáo viên , đoàn viên tham gia giảng dạy ở các lớp tình thương , miễn học phí...Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục , huy động sự đóng góp của các lực lượng trong xã hội để giúp đỡ trẻ cơ nhỡ được đến trường.

Bài 5/sgk-60 

- Bạn Vân có quyền tham gia góp ý kiến , bởi vì Vân thực hiện quyền của công dân tham gia góp ý kiến  cho các hoạt động bảo vệ , chăm sóc giáo dục trẻ em của ban dân số, gia đình và trẻ em phường

- Bạn Vân có quyền tham gia góp ý kiến bằng cách trực tiếp có ý kiến ngay trong buổi tổng kết.
- Việc tham gia góp ý kiến thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội, đánh giá các hoạt động của các tổ chức xã hội cụ thể là ban dân số, gia đình và trẻ em phường.

Bài 6/sgk-60

Vì Hiến pháp là luật cơ bản Nhà nước , có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt nam.

Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật

Hiến pháp qui định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước , quản lí xã hội là nhà nước đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. Công dân có quyền có trách nhiệm tham gia vào công việc của nhà nước của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân

Bài tập luyện thi học sinh giỏi cấp thành phố

Môn: Giáo dục công dân

Bài 1: Những người sau đây có quyền gì?

      ( Em hãy chọn đúng các mục tương ứng)

      1. Người chủ chiếc xe máy.             a. Giữ gìn bảo quản xe.

      2. Người được giao giữ xe.              b. Sử dụng xe để đi.

      3. Người mượn xe.                          c. Bán tặng cho người khác.

Bài 2: Hành vi nào dưới đây trái với chí công vô tư?

          a.Giải quyết công việc thiên vị

          b.Sống ích kỉ,chỉ có lợi cho bản thân.

          c. Cố gắng vươn lên bằng tài năng.

          d. Che dấu khuyết điểm cho người thân.

Bài 3: Tình huống

  Sau khi học xong bài: “Giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc” lớp 9A tổ chức đi dọn vệ sinh ở Đài tưởng niệm của xã để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sĩ. An nói với Hồng: “ Bọn mình đi làm gì,để mấy đứa chúng nó làm thôi”!

              -Hồng trả lời : Mình sợ cô giáo chủ nhiệm lắm!

              -An bảo: Hôm nay lớp tự tổ chức cô giáo chủ nhiệm không tham gia đâu mà lo,cứ                     đi chơi với mình đi!

            a. Em có đồng ý với quan điểm của hai bạn không ?

            b. An và Hồng đã phát huy được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta chưa?

Bài 4: Lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi:

1. Vì sao nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình?

A. Vì gia đình là tế bào của xã hội         B. Vì muốn bảo vên quyền lợi của người phụ nữ

C. Vì muốn mọi gia đình đều hạnh phúc     D. Cả A,B,C đều đúng

2. Trường hợp nào sau đây không được miễn thuế?
A. Bị thiên tai lũ lụt                              B. Quen biết với nhân viên thu thuế

C. Cán bộ, công nhân viên về hưu kinh doanh nhỏ  

  D. Người già yếu kinh doanh nhỏ để đảm bảo mức sống tối thiểu.

3. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật lao động?
A. Thuê trẻ em 13,14 tuổi đội than              B. Tự ý phá bỏ hợp đồng không báo trước

C. Trả công cho người lao động đúng qui định    D. Câu A, B đúng

4. Công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước có ý nghĩa như thế nào?

A. Là quá trinhf chuyền từ n ền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp

B. Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ

C. Là xóa dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị

D. Là ứng dụng công nghệ mới , công nghệ hiện đại vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và sản xuất.

5. Nhà nước thu thếu để làm gì?

A. Để giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo          B. Để mọi ngành cùng phát triển như nhau

C. Để chi cho những công việc chung                D. Cả A, B, C đều đúng

6. Đối tượng nào sau đây được kết hôn theo quy định của pháp luật?
A. Nam, Nữ trên 18 tuổi                        B. Nam trên 18 tuổi, nữ trên 20 tuổi
C. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 18 tuổi       D. Câu A, B đúng

7. Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây?

A. Người có họ trong phạm vi ba đời       B. Người có bệng HIV/AIDS

C. Người có năng lực hành vi dân sự        D. Người không đồng giới

8. Đối tượng nào sau đây được kí hợp đồng lao động?

A. 10 tuổi                  B. 12 tuổi                       C. 15 tuổi                D. 16 tuổi

9. Trong  các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 18 tuổi.

B. Vay tiền quá hạn, dây dưa không trả.

C. Cất hộ người quen một gói nhỏ Hê rô in

D. lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

10. Trong  các quyền sau, quyền nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Góp ý cho kế hoạch của địa phương           B. Quyền vui chơi, giải trí

C. Quyền có việc làm                                       D. Quyền tự do kinh doanh

Bài 5  Tình huống:

    N gần 14 tuổi đã nhậnc huyển một gói hàng để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng , N đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy. Các chú công an đã giữ N lại.

a. Theo em , N có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

b. N có phải chịu trách nhiệm pháp lí không?

Bài 6: Tình huống:

N 15 tuổi quê ở xã Cổ Bi- Gia Lâm, Hà Nội có quen biết với M bán hàng nước đầu ngõ. Một lần, N nhờ M cầm hộ 6 tép Hê rô in và hứa cho M một số tiền. N bị bắt khi đang bán hê rô in và M là kẻ đồng phạm khi tàng trữ 6 tép hê rô in.

Theo em , M có phải chịu trách nhiệm hình sự không? vì sao?

Bài  7: Tình huống:

  A và B có họ trong phạm vi ba đời, họ yêu nhau và muốn kết hôn vì họ cho rằng hôn nhân của họ là tự nguyện không ai được cản trở, mặc dù gia đình, họ hàng khuyên  can nhưng họ vẫn không nghe.
a. Theo em ý kiến của họ đùng hay sai? Vì sao?

b. Nếu họ cố tình lấy nhau thì họ có được chính quyền cấp giấy kết hôn không?

Bài 8: Ngày 26/2/2009, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa tin một số hộ dân ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã phá rừng phòng hộ để nuôi tôm. Có ý kiến cho rằng đó là quyền tự do kinh doanh của công dân. 
Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó?

Bài 9: Theo em , những biểu hiện sau đây biểu hiện nào thể hiện tính dân chủ và biểu hiện nào thể hiện tính kỉ luật?
b. Học sinh được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch năm học của lớp.

c. Công nhân được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch, góp ý cho  ban giám đốc của công ti, nhà máy.

d. Cán bộ, nhân viên được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch của cơ quan, góp ý cho lành đạo của cơ quan...

e. Cử tri tham gia chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân....

f. Tất cả học sinh đi học phải đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

g. Học sinh không được ăn quà vặt trong lớp.

h. Công nhân phải đảm bảo an toàn lao động khi làm việc

Bài 10: Để góp phần phát triển tinh thần hữu nghị , cần làm những việc nào sau đây? vì sao?

a. Tích cực tham gia lao động, hoạt động nhân đạo.

b. Tham gia bảo vệ môi trường

c. Chia sẻ nỗi đau với các bạn vùng bị thiên tai, chiến tranh

d. Giúp đỡ các bạn ở các nước còn nghèo đói.

e. Cư xử văn minh, lịch sự với người nước  ngoài

f. Học ngoại ngữ để nâng cao hiểu biết văn hóa các dân tộc và thuận lợi trong việc giao lưu.

Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố

Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9

Năm học 2009 - 2010

Thời gian làm bài: 150 phút

Câu1 (   4 điểm)

Em hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển? Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên những nguyên  tắc cơ bản nào? Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong quuan hệ hợp tác với các nước trên thế giới hiện nay.
Câu 2 (  3 điểm)

Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng? Vì sao?

a. Kết hôn là việc của đôi nam nữ , không ai có quyền can thiệp

b. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính.

c. Kết hôn khi nam , nữ đủ 18 tuổi trở lên;

d. Kết hôn khi nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.

e. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con.

f. Cha mẹ có quyền quyết định hôn nhân của con cái.

g. Không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhất là đối với lứa tuổi học sinh.

h. Trong gia đình người chồng có quyền quyết địng mọi việc.

i. Lấy chồng, lấy vợ con nhà giàu mới có hạnh phúc.

Câu 3   ( 2,5  điểm)

Những tài sản sau đây, tài sản nào là của nhà nước , tài sản nào là của công dân? Giải thích vì sao?

a. Tiền lương, tiền thưởng của công dân

b. Cổ vật tìm thấy khi đào móng làm nhà

c. Vật tư, thiết bị sản xuất trong xí nghiệp của tư nhân.
d. Bệnh viện, trường học do nhà nước xây dựng.

e. Nhà ở côngv dân được thừa kế từ người khác.
f. Đất nhà nước giao cho người dân trồng rừng và quản lí.

Câu 4 (   4  điểm)

Pháp luật nước ta có những qui định gì về quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ?

Là học sinh lớp 9 , em cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?

Câu 5 (  2 điểm)

N gần 14 tuổi đã nhận chuyển một gói hàng để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng, N đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy. Các chú công an đã giữ N lại. 
a. Theo em N có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

b. N có phải chịu trách nhiệm pháp lí không?

Câu 6   ( 1,5 điểm)

Theo em , những biểu hiện sau đây biểu hiện nào thể hiện tính dân chủ và biểu hiện nào thể hiện tính kỉ luật?

a. Học sinh được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch năm học của lớp.

b. Công nhân được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch, góp ý cho  ban giám đốc của công ti, nhà máy.

c. Cán bộ, nhân viên được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch của cơ quan, góp ý cho lãnh đạo của cơ quan...

d. Cử tri tham gia chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân....

e. Tất cả học sinh đi học phải đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

f. Học sinh không được ăn quà vặt trong lớp.

g. Công nhân phải đảm bảo an toàn lao động khi làm việc

Câu 7  ( 3 điểm)
Ngày 26/2/2009, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa tin một số hộ dân ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã phá rừng phòng hộ để nuôi tôm. Có ý kiến cho rằng đó là quyền tự do kinh doanh của công dân. 

Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó?

Đề thi học sinh giỏi cấp quận

Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9

Năm học 2010- 2011
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: ( 4 điểm)

1. Hãy xác định đâu là tài sản của công dân, đâu là tài sản của nhà nước trong những câu sau:
a. Nhà ở của dân làm trên đất do Nhà nước cấp.

b. Tiền tiết kiệm của dân gửi trong ngân hàng nhà nước.

c. Bệnh viện, đường xá,  cầu cống.

d. Tiền, vốn  cá nhân đóng góp vào doanh nghiệp Nhà nước.

e. Cổ vật cá nhân tìm thấy khi đào móng làm nhà.

f. Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.

g. Tài sản được thừa kế từ người thân.

h. Rừng và tài nguyên rừng.
2. Tại sao em lại cho đó là tài sản của Nhà nước và của công dân?

Câu 2 ( 5 điểm)
      Thế nào là hợp tác? Các nguyên tắc của sự hợp tác? Sự cần thiết phải hợp tác?
    Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong vấn đề hợp tác với các nước khác? 
Câu 3 ( 2  điểm)

Theo em , những biểu hiện sau đây biểu hiện nào thể hiện tính dân chủ và biểu hiện nào thể hiện tính kỉ luật?

a. Học sinh được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch năm học của lớp.

b.Công nhân được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch, góp ý cho  ban giám đốc của công ti, nhà máy.

a. Cử tri tham gia chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân....

b. Tất cả học sinh đi học phải đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

c. Học sinh không được ăn quà vặt trong lớp.

d. Công nhân phải đảm bảo an toàn lao động khi làm việc

Câu 4 ( 5 điểm)

An và Thành học sinh lớp 11 trở nhau đi chơi bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Đến một ngã tư An cho xe rẽ trái nhưng không có tín hiệu xin đường. Xe của An va vào một người đi xe đạp, cả ba cùng bị ngã. Thành và người đi xe đạp phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của An và Thành?
b. Em hãy nêu ít nhất 4 dạng vi phạm giao thông mà học sinh thường mắc?

c. Em hãy nêu những giải pháp để giảm bớt và ngăn chặn tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông hiện nay?
Câu 5 ( 4 điểm)

a. Thế nào là năng động, sáng tạo?
b. Kể một tấm gương năng động,  sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống?

c. Nêu những biện pháp để trở thành người năng động, sáng tạo?

Đề thi học sinh giỏi cấp quận

Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9

Năm học 2010- 2011
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1( 5 điểm)

    Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật?
     Em hãy kể 3 việc làm của em đã thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật.

     Câu 2  (4 điểm)

Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bản thân em đã học tập được ở Bác những phẩm chất đạo đức nào? Kể 1 câu chuyện về  một phẩm chất đạo đức sáng  ngời ở Bác.

    Câu 3 ( 4 điểm)
     Để góp phần phát triển tinh thần hữu nghị , cần làm những việc nào sau đây? Vì sao?

a.   Tích cực tham gia lao động, hoạt động nhân đạo.

b.   Tham gia bảo vệ môi trường

     c.    Chia sẻ nỗi đau với các bạn vùng bị thiên tai, chiến tranh

d. Giúp đỡ các bạn ở các nước còn nghèo đói.

e. Cư xử văn minh, lịch sự với người nước  ngoài

f. Học ngoại ngữ để nâng cao hiểu biết văn hóa các dân tộc và thuận lợi trong việc giao lưu.

     Câu 4 ( 4 điểm)
      Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a. Truyền thống là những kinh nghiệm quí giá.

b. Nhờ có truyền thống mà mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng.

c. Dân tộc Việt Nam có  nhiều truyền thống tốt đẹp rất đáng tự hào.

d. Xã hội càng hiện đại, con người càng không cần các truyền thống tốt đẹp của dân tộc nữa.

e. Không được để các truyền thống bị mai một, lãng quên.

f. Không có truyền thống mỗi cá nhân và dân tộc vẫn phát triển.

Câu 5 ( 3 điểm)

H mới 13 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả, được nuông chiều. Một lần cần tiền để ăn chơi, H đã chuyển giúp bà hàng nước gần nhà 3 tép hê rô in cho khách. Đang trên đường vận chuyển, H bị các chú công an bắt giữ. 
a. Theo em , H có bị pháp luật xử lí không?

b. nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

Bài tập ôn thi HKII – Lớp 9 ( GDCD)
Câu 1 : 

Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng? Vì sao?

a. Kết hôn là việc của đôi nam nữ , không ai có quyền can thiệp

b. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính.

c. Kết hôn khi nam , nữ đủ 18 tuổi trở lên;

d. Kết hôn khi nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.

e. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con.

f. Cha mẹ có quyền quyết định hôn nhân của con cái.

g. Không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhất là đối với lứa tuổi học sinh.

h. Trong gia đình người chồng có quyền quyết địng mọi việc.

i. Lấy chồng, lấy vợ con nhà giàu mới có hạnh phúc.

      Câu  2: Tình huống:

  A và B có họ trong phạm vi ba đời, họ yêu nhau và muốn kết hôn vì họ cho rằng hôn nhân của họ là tự nguyện không ai được cản trở, mặc dù gia đình, họ hàng khuyên  can nhưng họ vẫn không nghe.

a. Theo em ý kiến của họ đùng hay sai? Vì sao?

b. Nếu họ cố tình lấy nhau thì họ có được chính quyền cấp giấy kết hôn không?

   Câu 3: Theo em những hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật lao động? Vì sao?
a. Bỏ việc không báo cáo trước.

b. Trả công cho người lao động đúng quy định.

c. Lao động nhiệt tình, có năng suất cao.

d. Thuê trẻ em dưới 15 tuổi đội than.

Câu 4 Trong các hình thức thực hiện quyển quản lí nhà nước sau đây, hình thức nào là trực tiếp, gián tiếp? ( Đánh dâu X vào các ô trống)

	Quyền
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	Bầu cử đại biểu Quốc hội
	
	

	Góp ý kiến vào dự thảo xây dựng kinh tế dịa phương.
	
	

	Khiếu nại về việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước.
	
	

	Chất vấn Đại biểu Quốc hội.
	
	

	Xây dựng nếp sống văn minh khu dân  cư
	
	

	Thảo luận về các vấn đề chung về xây dựng đất nước.
	
	

	Giám sát cơ quan, cán bộ công chức nhà nước 
	
	

	ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
	
	


Câu 5

H 15 tuổi , quê ở Gia Lâm - Hà Nội có quen biết với K bán hàng nước đầu ngõ. Một lần, H nhờ K cầm hộ 6 tép hêrôin và hứa cho K 10.000đồng. H bị bắt khi bán hêrôin và K là kẻ đồng phạm khi tàng trữ 6 tép hêrôin.


Theo em, K và H có  phải chịu trách nhiệm pháp lí không? Vì sao?

thi chọn đội sơ tuyển hs giỏi 

Năm học: 2007-2008
Môn: giáo dục công dân

Thời gian làm bài 150 phút
I.Trắc nghiệm.

Câu 1: (0,5 điểm): Chọn phương án(a,b,c,d)mà em cho là đúng:

  Quyền sở hữu được quy định trong :

a.Luật kinh tế;   b. Luật hình sự;   c.Luật hình sự;   Luật hành chính

Câu 2. (0,5 điểm): Chọn phương án (a,b,c,d) mà em cho là đúng:

a.Đăng kí hộ khẩu                                                           b.Khai báo tạm vắng

c.Mua bán tài sản có giá trị(nhà cửa,đất đai,ô tô.)       d.Kiện về tranh chấp thừa kế

e.Phát hiện thấy một địa điểm bán ma tuý.

Câu 3. (1 điểm): Hãy nối 1 câu ở cột trái với 1 câu ở cột phải sao cho phù hợp:

	a. Lắng nghe người đối diện nói chuyện
	1.Bao dung

	b.Phóng nhanh vượt ẩu
	2.Kỉ luật

	c.Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	3.Tôn trọng người khác

	d.Đi học đúng giờ
	4.Pháp luật


II.TỰ luận.
Câu 1:(1,5 điểm)

Theo Hiến pháp năm 1992 bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực nhà nước,cơ quan quản lí nhà nước ,cơ quan xét xử,cơ quan kiểm sát. Hãy sắp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên:

  Quốc hội , sở giáo dục và đào tạo,Chính phủ,Hội đồng nhân dân tỉnh,UBND quận,Phòng giáo dục và đào tạo,Toà án nhân dân tỉnh,Sở lao động thương binh và xã hội ,Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Câu 2: (2,5 điểm)

  Để thực hiện cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung của nghành giáo dục,trường THCS A đã tổ chức diễn đàn với chủ đề: “thi đua học tốt,rèn luyện đạo đức tốt”.Tham dự diễn đàn em hãy lựa chọn một trong hai nội dung sau để viết bài tham luận(từ 30 đến 35 dòng):

1. Học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước.

2. Học sinh với vấn đề rèn luyện tư cách đạo đức.

Câu 3: (2,5 điểm)

   An toàn giao thông hiện nay là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội .Để thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ,nhằm hạn chế tai nạn giao thông ,em hãy viết một doạn văn ngắn(từ 20 đến 30 dòng) để thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông.

Câu 4:(1,5 điểm)

  Tình huống: Mẹ Nam ốm ,bố đi làm ăn xa. Nhà chỉ còn hai mẹ con.có hôm mẹ nhờ Nam nấu cháo cho mẹ, nhưng Nam tỏ vẻ khó chịu vì đang xem dở bộ phim hay trên ti vi.Hoàng biết chuyện đã khuyên nhủ Nam.

e. Theo em Nam đã thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình chưa? Vì sao?

f. Em thử đoán xem Hoàng khuyên Nam điều gì?

                                                                       Hết

đề thi chọn đội sơ tuyển học sinh giỏi 

Năm học 2008-2009

Môn: Giáo dục công dân

Thời gian làm bài:150 phút

Câu 1:(2 điểm)

Thế nào là dân chủ,thế nào là kỉ luật? Hãy nêu mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

Câu 2:(3 điểm)

Nói về bổn phận của con đối với cha mẹ ,ca dao Việt Nam có bài:

“Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

   a.Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của bài ca dao trên.

   b.Hãy cho biết quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với cha mẹ, ông bà?

Câu 3:(3 điểm)

  Xã hội của chúng ta đang đứng trước một thách thức lớn đó là mặt trái của cơ chế thi trường – lối sống thực dụng ích kỉ, sa đoạ của một số thanh thiếu niên không làm chủ được bản thân đã lạc vào con đường của tệ nạn xã hội. Là người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ nói gì với các bạn ấy?

Câu 4:(2 điểm)

  Hôm nay Hà là cờ đỏ,đi kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của các bạn trong lớp, Nga làm thiếu bài tập, nhưng Nga là bạn thân của Hà nên Hà báo cáo với lớp là Nga đã làm bài tập đầy đủ.

    a.Em hãy nhận xét hành vi của Hà ?

    b.Nếu ở địa vị của Hà em sẽ xử sự như thế nào?

	
	Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tP
                                Môn : Giáo dục công dân

                                Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1: (2 điểm)

  Lựa chọn ý kiến mà em cho là đúng:

1.Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào được xác định là công dân Việt Nam?

a.Trẻ em có cha mẹ là người nước ngoài được sinh ra ở Việt Nam .

b. Trẻ em khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt nam.

c.Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.

d.Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt nam nhận làm con nuôi.

2.Căn cứ để xác định công dân của một nước là:

a.Ngôn ngữ.

b.Nơi cư trú.

c.Quốc tịch.

d.Mµu da.

Câu 2:(2 điểm)

  1.Hãy nối nội dung ở cột trái với cột phải sao cho đúng với chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kì đại hội :

	1.Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế,tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác và khu vực
	A.Nghị quyết đại hội VIII

	2.Việt nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới ,phấn đấu vì hoà bình,độc lập và phát triển.
	B.Nghị quyết đại hội IX

	3.Việt Nam sẵn sàng là bạn ,là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế,phấn đấu vì hoà bình,độc lập và phát triển.
	C.Nghị quyết đại hội X


 2.Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án a,b,c,d, điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau:(0,5 điểm)

   Pháp luật là………,được nhà nước bảo đảm thực hiện bàng các biện pháp giáo dục, thuyết phục ,cưỡng chế.(0,5 điểm)

  a.công cụ của nhà nước,có tính chất bắt buộc chungdo quốc hội ban hành

  b.của nhân dân,do nhân dân ,vì nhân dân,có tính bắt buôc chung

  c.các quy tắc xử sự chung ,có tính bắt buộc , do Nhà nước ban hành

  d.do Nhà nước ban hành,vì lợi ích của nhân dân,có tính bắt buộc chung

Câu 3:(6 điểm)

   Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Đoàn trường THCS H tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Lí tưởng của thanh niên ngày nay”. Tham dự diễn đàn anh(chị) hãy lựa chọn một trong hai nội dung sau để viết bài tham luận:(từ 20 đến 25 dòng)

   1.Những thời cơ, thách thức đối với tuổi trẻ khi Việt nam là thành viên của WTO.

   2.Thanh niên Việt nam với sự nghiệp đổi mới đất nước giai đoạn hiện nay.

Câu 4:(2 điểm)

   Có ý kiến cho rằng : “Trong thời đại mở cửavà hội nhập kinh tế hiện nay, nhất là khi Việt nam đẫ gia nhập WTO  thì truyền thống dân tộc còn quan trọng nữa”

    Em có đồng ý với ý kiến đó không? Giải thích tại sao?

Câu 5: (4 điểm)

   Tình huống: Giờ sinh hoạt tại lớp 9A trường THCS N (cô giáo chủ nhiệm không tham dự  vì đi công tác) sau khi lớp trưởng nhận xét ,đánh giá tình hình học tập của cả lớp và nhắc nhở hai bạn Hoa và An hay đi học muộn , trong một số giờ học chưa nghiêm túc và phê bình hai bạn trước cả lớp.

· Bạn Nam đứng dậy phát biểu : Tôi không đồng ý vì lớp trưởng phê bình hai bạn không có căn cứ.

· Lớp trưởng: Những nhận xét của tôi là đúng,không ai được phản đối,chỉ có cô giáo chủ nhiệm mới có quyền phê bình tôi.

· Bạn nam: Lớp trưởng đã vi phạm quền tự do ngôn luận của công dân,trong lớp ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình.

· Bạn An: Tôi không thanh minh, tốt nhất: “im lặng là vàng”.

   1.Em có đồng ý với ý kiến của bạn Nam và bạn An không? Vì sao?

   2.Hãy cho biết: Quyền tự do ngôn luận là gì? quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng những hình thức nào?

Câu 6: (4 điểm)

  Hãy kể tóm tắt câu chuyện: “Lê Thái Hoàng một học sinh năng động,sáng tạo” ( Sách giáo khoa GDCD lớp 9-trang 28), rút ra những bài học cho bản thân em và học sinh nói chung qua những việc làm của Lê Thái Hoàng.

  Giải thích thế nào là năng động sáng tạo?

	Kì thi chọn học sinh giỏi tp

Môn: Giáo dục công dân lớp 9

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (    điểm) Hiến pháp là gì ? Từ năm 1945 đến nay nước ta ban hành mấy bản Hiến   pháp? Đó là những bản Hiến pháp nào?

Câu 2: (    điểm) Trong bức thư của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17-21 /12/2007 gửi thanh thiếu nhi cả nước có đoạn viết:

“…Đối với tuổi trẻ ,thời cơ ,vận hội đang tạo ra điều kiện cho từng người học tập , cống hiến trưởng thanh;khó khăn thách thức lại là môi trường cho mỗi chúng ta rèn luyệný chí bản lĩnh để vươn lên tự khẳng định,tự hoàn thiện bản thân …”.

   Từ nhận định trên em hãy làm rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Câu 4:(    điểm) Bố Hà bị nhiễm HIV Hà lo lắng và thương bố nên việc học tập ngày càng giảm sót. Mai rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà nhưng Hồng bảo: Tất cả những người bị nhiễm HIV®Òu có lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội. Nếu chúng mình gần gũi với họ thì sẽ bị lây nhiễm và ảnh hưởng đạo đức.

  Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng trong tình huống trên không? Vì sao?

Câu 5:(   điểm) Tình huống:

   Chị gái em là sinh viên đi du học ở nước ngoài, trong dịp về quê đón tết cổ truyền có dẫn theo một người bạn Nga tên là Natasa. Khi gia đình em bày biện mâm cỗ để cúng tổ tiên vào chiều 30 tết , chị Natasa rất ngạc nhiên.

   Em hãy giới thiệu để chị ấy hiểu về phong tục thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt nam.

	Kì thi chọn học sinh giỏi TP

Môn: Giá                                    Mụn: Giaú dục công dân (Thời gian làm bài:120 phút)


i.Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Những người sau đây có quyền gì?

            1. Người chủ chiếc xe máy.             a. Giữ gìn bảo quản xe.

      2. Người được giao giữ xe.              b. Sử dụng xe để đi.

      3. Người mượn xe.                          c. Bán tặng cho người khác.

Câu 2:(0,5 điểm) Hành vi nào dưới đây trái với chí công vô tư?

          a.Giải quyết công việc thiên vị

          b.Sống ích kỉ,chỉ có lợi cho bản thân.

          c. Cố gắng vươn lên bằng tài năng.

          d. Che dấu khuyết điểm cho người thân.

Câu 3: (1,5 điểm): Tình huống

  Sau khi học xong bài: “Giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc” lớp 9A tổ chức đi dọn vệ sinh ở Đài tưởng niệm của xã để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sĩ. An nói với Hồng: “ Bọn mình đi làm gì,để mấy đứa chúng nó làm thôi”!

              -Hồng trả lời : Mình sợ cô giáo chủ nhiệm lắm!

              -An bảo: Hôm nay lớp tự tổ chức cô giáo chủ nhiệm không tham gia đâu mà lo,cứ                     đi chơi với mình đi!

            a. Em có đồng ý với quan điểm của hai bạn không ?

            b. An và Hồng đã phát huy được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta chưa?

II. Phần tự luận. (7 điểm).

Câu 1 (2 điểm):

             Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là gì?

             Tình hữu nghị đó đem lại lợi ích gì cho mỗi dân tộc? Quan điểm của Đảng ta trong quan hệ với các nước trên thế giới?

Câu 2: ( 3 điểm): Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá ,nhờ có truyền thống mà mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng của mình. Nhưng hiện nay lại có nhiều bạn trẻ không thích các thể loại nghệ thuật truyền thống của dân tộc như: Dân ca, cải lương, tuồng chèo.

            Theo em nguyên nhân của thực trạng đó là gì?

            Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhằm tuyên truyền nhắc nhở mọi người có thái độ đúng đắn và khắc phục những biểu hiện lệch lạc đối với các giá trị truyền thống.

Câu 3: (2 điểm) Cho tình huống:

          An và Nam tranh luận với nhau, An nói :

          Chỉ có người lớn mới đủ tư cách pháp nhân để thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ  tài sản nhà Nước và lợi ích công cộng.

            Nam không tán thành:

· Từ lúc là học sinh mỗi người đã phải có nghĩa vụ trên.

· Thế học sinh chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ ấy như thế nào?

Em hãy giúp  Nam trả lời câu hỏi của bạn An nhé.

bài kiểm tra định kỳ HSG cấp Thành phố Lớp 9            
Môn : Giáo dục công  (Thời gian làm bài: 60 phút)

( Ngày     /       / 2013)

Câu 1 (3 điểm)
             Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là gì?

             Tình hữu nghị đó đem lại lợi ích gì cho mỗi dân tộc? Quan điểm của Đảng ta trong quan hệ với các nước trên thế giới?

Câu 2:(2 điểm)

  Hôm nay, Hà là phụ trách cờ đỏ, đi kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của các bạn trong lớp. Nga làm thiếu bài tập, nhưng Nga là bạn thân của Hà nên Hà báo cáo với lớp là Nga đã làm bài tập đầy đủ.

    a. Em hãy nhận xét hành vi của Hà ?

    b. Nếu ở địa vị của Hà em sẽ xử sự như thế nào?

Câu 3: ( 2 điểm)


Hãy cho biết: Quyền tự do ngôn luận là gì?  Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng những hình thức nào?

Câu 4: ( 3 điểm): Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá, nhờ có truyền thống mà mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng của mình. Nhưng hiện nay lại có nhiều bạn trẻ không thích các thể loại nghệ thuật truyền thống của dân tộc như: Dân ca, cải lương, tuồng chèo.

            Theo em nguyên nhân của thực trạng đó là gì?

            Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhằm tuyên truyền nhắc nhở mọi người có thái độ đúng đắn và khắc phục những biểu hiện lệch lạc đối với các giá trị truyền thống.

Môn thi: Giáo dục công dân lớp 9

                                              Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm) Hiến pháp là gì ? Từ năm 1945 đến nay nước ta ban hành mấy bản Hiến   pháp? Đó là những bản Hiến pháp nào?

Câu 2: (4 điểm) Trong bức thư của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17-21 /12/2007 gửi thanh thiếu nhi cả nước có đoạn viết:

“…Đối với tuổi trẻ ,thời cơ ,vận hội đang tạo ra điều kiện cho từng người học tập ,cống hiến trưởng thanh;khó khăn thách thức lại là môi trường cho mỗi chúng ta rèn luyệný chí bản lĩnh để vươn lên tự khẳng định,tự hoàn thiện bản thân …”.

   Từ nhận định trên em hãy làm rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Câu 4:(2 điểm) Bố Hà bị nhiễm HIV Hà lo láng và thương bố nên việc học tập ngày càng giảm sút. Mai rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà nhưng Hồng bảo: Tất cả những người bị nhiễm HIVđều có lối sống buông thả,tham gia các tệ nạn xã hội. Nếu chúng mình gần gủi với họ thì sẽ bị lây nhiễm và ảnh hưởng đạo đức.

  Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng trong tình huống trên không? Vì sao?

Câu 5:(3,5 điểm) Tình huống:

   Chị gái em là sinh viên đi du học ở nước ngoài, trong dịp về quê đón tết cổ truyền có dẫn theo một người bạn Nga tên là Natasa. Khi gia đình em bày biện mâm cỗ để cúng tổ tiên vào chiều 30 tết , chị Natasa rất ngạc nhiên.

   Em hãy giới thiệu để chị ấy hiểu về phong tục thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt nam.

                   Môn thi: Giáo dục công dân lớp 9

                                              Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 ( 2 điểm)


Tại sao trong thực tế cuộc sống làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng hiệu quả? Nếu làm việc mà chỉ chú ý đến nằn suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? Em đã vận dụng điều này như thế nào trong học tập và sinh hoạt hàng ngày?

Câu 2 ( 2 điểm)

Bạn Tuấn hay mắc một số vi phạm: đi học muộn, mất trật tự trong giờ học, có thái độ sai khi làm bài kiểm tra. Theo em, các vi phạm trên của bạn Tuấn có phải là vi phạm pháp luật không? Vì sao?

Câu 3 ( 2,5 điểm)

Em hãy nêu sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân?

Câu 4 ( 1,5 điểm)       Điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ vì sao cần phải hợp tác:


“ Trong bối cảnh thế giới đang đứng những vấn đề bức xúc có tính ..............mà không một.............., dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì..........................quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu”

Câu 5 ( 2 điểm)


Trong giờ kiểm tra Toán ở lớp, Bình và Tú thỏa thuận hợp tácvới nhau để làm bài được nhanh: Bình làm một số bài, Tú làm một số bài, sau đó trao đổi cho nhau để chép vào bài làm.
a. Theo em, hành vi của Bình và Tú có phải là sự hợp tác không? Vì sao?

b. Hành vi đó có lợi, có hại như thế nào?
                   Môn thi: Giáo dục công dân lớp 9

                                              Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1:   Tình huống:

    N gần 14 tuổi đã nhận chuyển một gói hàng để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng , N đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy. Các chú công an đã giữ N lại.

a. Theo em , N có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

b. N có phải chịu trách nhiệm pháp lí không?

Bài 2: Tình huống:

N 15 tuổi quê ở xã Cổ Bi- Gia Lâm, Hà Nội có quen biết với M bán hàng nước đầu ngõ. Một lần, N nhờ M cầm hộ 6 tép Hê rô in và hứa cho M một số tiền. N bị bắt khi đang bán hê rô in và M là kẻ đồng phạm khi tàng trữ 6 tép hê rô in.

Theo em , M có phải chịu trách nhiệm hình sự không? vì sao?

Bài  3: Tình huống:

  A và B có họ trong phạm vi ba đời, họ yêu nhau và muốn kết hôn vì họ cho rằng hôn nhân của họ là tự nguyện không ai được cản trở, mặc dù gia đình, họ hàng khuyên  can nhưng họ vẫn không nghe.

a. Theo em ý kiến của họ đùng hay sai? Vì sao?

b. Nếu họ cố tình lấy nhau thì họ có được chính quyền cấp giấy kết hôn không?

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG CẤP THÀNH PHỐ

Bài 1: Tại sao trong thực tế cuộc sống làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? Em đã vận dụng điều này như thế nào trong học tập và sinh hoạt hàng ngày?

Bài 2: Bạn Tuấn hay mắc một số vi phạm: đi học muộn, mất trật tự trong giờ học, có thái độ sai khi làm bài kiểm tra. Theo em, các vi phạm trên của bạn Tuấn có phải là vi phạm pháp luật không? Vì sao?

Bài 3: Trong các hành vi sau, em không đồng ý với hành vi nào? Vì sao?
1. Đi bộ chéo qua ngã tư.

2.Đi bộ trên hè phố.

3. Điều khiển xe đạp bằng một tay.

4. Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

5. Phóng xe nhanh từ trong ngõ ra đường.

6. Đi xe đạp đúng làn đường quy định.

7. Sử dụng ô, điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

8. Dàn hàng 3 khi đi xe đạp.
Bài 4: Dưới đây là một số văn bản:

1. Luật giáo dục

2. Luật phòng chống ma túy.

3. Luật Giao thông đường bộ.

4. Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2004.

5. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

7. Nội quy trường học.

8. Điều lệ Hội khuyến học.

9. Điều lệ công ty.

10. Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính.

a. Trong các văn bản trên, văn bản nào là văn bản pháp luật?

b. Nhận xét về các đối tượng của văn bản pháp luật và đối tượng của các văn bản khác.

Bài 5: Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa đạo dức và pháp luật về cơ sở hình thành, nội dung, hình thức thể hiện và các phương thức bảo đảm thực hiện.
Bài 6: Hằng 16 tuổi, học hết lớp 9, do gia đình khó khăn, Hàng muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ.

Theo em, Hằng có thể tìm việc bằng những cách nào trong những cách sau đây? Vì sao?

a. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.

b. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

c. Nhận hàng của các cơ sở sản xuất về gia công.

d. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
e. Ngoài giờ học, phụ việc cho các cơ sở kinh doanh.

f. Vay tiền của họ hàng để chăn nuôi, trồng trọt tại gia đình.

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG CẤP THÀNH PHỐ

Bài 7: Chị H vừa sinh con hết thời gian quy định, đến xí nghiệp thì nhận được quyết định cho thôi việc (chấm dứt hợp đồng lao động) với lý do xí nghiệp không tiếp tục bố trí được công việc vì trong khi chị nghỉ sinh con đã có người khác làm thay việc của chị.

1. Giám đốc xí nghiệp có quyền tuyển lao động vào làm thay chị H khi chị nghỉ sinh con không?

2. Giám đốc xí nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với chị H như vậy không? Vì sao?

3. Chị H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Bài 8: Q là thiếu niên ( 12 tuổi) rất hay gây gổ đánh nhau với mọi người và ăn cắp vặt. Vừa rồi, có người trông thấy Q lấy trộm chiếc xe đạp của ông H đầu ngõ đem bán và đã báo công an nên Q bị bắt về đồn. Tuy nhiên, chỉ nửa ngày sau đã thấy Q ở ngoài phố. Mọi người bàn tán và đưa ra các ý kiến khác nhau, theo em ý kiến nào đúng, vì sao?
a. Q phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

b. Q không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì Q chưa đủ 14 tuổi.

c. Q đã vi phạm pháp luật hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi trộm cắp của mình.

Bài 9: Căn cứ vào quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, em hãy cho biết trong các hành vi dưới đây, hannhf vi nào đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Vì sao?

1. Đùa nghịch xô đẩy bàn ghế trong lớp.

2. Nhập khẩu trang thết bị phế thải.

3. Vứt rrác bừa bãi nơi công cộng.

4. Khai thác các khoáng sản không được pháp luật cho phép.

5. Giữ gìn vệ sinh môi trường.

6. Tích cực trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.

7. Tự ý xây dựng nhà trái phép trong hành lang bảo vệ đê điều.

8. Xả các chất độc hại chưa qua xử lý vào nguồn nước.

9. Phá rừng làm rẫy.

10. Áp dụng công nghệ mới trong sản xuất để tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm.

Bài 10: Em hiểu thế nào là thuế? Thuế có tác dụngvà ý nghĩa như thế nào? Nêu một số ví dụ về các loại thuế mà em biết.

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG CẤP THÀNH PHỐ
Bài 11: Căn cứ vào quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, em hãy nhận xét về hành vi của từng nhân vật trong những trường hợp sau:
a. Long nhặt được chiếc ví, trong đó có giấy tờ và tiền, Long đem vứt các giấy tờ đi còn tiền thì Long dùng để đóng học phí.

b. Hà nhìn thấy kẻ cắp móc túi một người khách đang mua hàng, Hà vội quay đi coi như không nhìn thấy.

c. Nga lục cặp của Hồng để tìm truyện đọc, Hạnh nhìn thấy đã can ngăn Nga không nên làm như vậy.

d. Tú mượn xe đạp của Vũ để đi thăm bà. Sau đó, Tú lại cho Hùng ( bạn của Tú) mượn mà không hỏi ý kiến Vũ.

Bài 12: Tình huống:
N gần 14 tuổi đã nhận chuyển một gói hàng để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng, N đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy. Các chú công an đac giữ N  lại.

a. Theo em, N có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

b. N có phải chịu trách nhiệm pháp lí không?

Bài 13: Tuấn và Long là đôi bạn thân cùng tổ. Sáng nay, Tuấn ( là tổ trưởng) kiểm tra bài tập về nhà của tổ mình. Thấy Long làm thiếu bài tập Toán nhưng Tuấn vẫn ghi là đủ.
a. Hãy nhận xét việc làm của Tuấn.

b. Nếu là Tuấn, em sẽ xử sự như thế nào?

Bài 14: Hương sinh ngày 20/12/1986, tháng 3 năm 2004 gia đình Hương cho Hương đi lấy chồng, nhưng có người nói Hương chưa đủ 18 tuổi nên chưa được đăng kí kết hôn.

a. Theo em, ý kiến trên là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu đủ điều kiện kết hôn, Hương phải đến cơ quan nào để làm thủ tục đang kí kết hôn?

Bài 15:


Toàn ( 14 tuổi) là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bạn xấu và bị lôi kéo vào con đường nghiện hút ma túy. Có lần Toàn đã lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để sử dụng ma túy.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của Toàn trong tình huống trên.

b. Là bạn học cùng lớp với Toàn, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn ấy?

Bài 16: Hãy xác định đâu là tài sản Nhà nước, đâu là tài sản công dân trong các trường hợp sau:

a. Nhà ở của dân xây trên đất do Nhà nước cấp.

b. Tiền công, tiền lương lao động.

c. Bệnh viện, đường xá, cầu cống.

d. Đất dai, rừng, khoáng sản.

e. Tiền tiết kiệm của dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
f. Biển và tài nguyên biển.

g. Tiền, vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp nhà nước.

h. Đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

i. Xe máy, ti vi trúng thưởng.

j. Cổ vật cá nhân tìm thấy khi đào móng làm nhà.

· Tại sao em cho đó là tài sản của công dân, của nhà nước?

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG CẤP THÀNH PHỐ

Bài 17: Hiện nay, tình trạng học sinh phổ thông vi phạm luật giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra. Em háy nêu ít nhất 4 dạng vi phạm luật giao thông mà học sinh thường xuyên mắc. Theo em, phải có những biện pháp gì để giảm bớt và ngăn chặn tình trạng này?

Bài 18: Vì sao nhà nước có những quy định về an toàn giao thông? Nêu những quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ.
Bài 19: 

a. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Môi trường là gì?

Vì sao mỗi công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  và môi trường?

b. Em hãy nêu nhận xét về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.

Công dân học sinh phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Bài 20:  
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG CẤP THÀNH PHỐ
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

( Thời gian: 60 phút)
Câu 1 ( 2   điểm)


Tình huống: Bình mới 16 tuổi nhưng mẹ Bình ép gả Bình cho một người nhà giàu ở xã bên, Bình không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới, bắt Bình v ề nhà chồng.

a. Việc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao?

b. Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không? Vì sao?
c. Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó?

Câu 2 (  2 điểm)


Theo em, vi phạm đạo đức có phải là vi phạm pháp luật không? Hãy so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí?

Câu 3 ( 2  điểm)


Hiện nay, nhiều bạn trẻ không thích các loại hình nghệ thuật dân tộc như tuồng, chèo, dân ca..., thậm chí còn cho là lạc hậu và không chịu tìm hiểu nghệ thuật dân tộc.
1. Em có tán thành thái độ và việc làm của các bạn đó không? Vì sao?

2. Em sẽ góp ý cho các bạn như thế nào?

3. Theo em, tuổi trẻ cần phải làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống nghệ thuật của dân tộc?

Câu 4: (  2 điểm)
Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống:
1. “Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ ........…”
(Điều 157 – Bộ luật hình sự năm 1999)
2. “Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt ................ giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”
                      ( Điều 132- Bộ luật hình sự năm 1999: Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo)

3. “ Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lí tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ     ..............đến .............. thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.
(Điều 144- Bộ luật hình sự năm 1999 :Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước)
4. “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN ..................... Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”

                                                                                                           ( Điều 2 – HP 1992)

Câu 5 ( 2  điểm)


Em hihểu thế nào là nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Công dân học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc tôn trọng tài sản có nhà nước?
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